CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP LUỒNG CỬA ĐÁY                                          THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
1. 
thông tin chung của dự án
1.1 
Tên dự án : Dự án Cải tạo  nâng cấp luồng cửa Đáy.
1.2
Địa điểm đầu tư : Tuyến luồng Cửa Đáy - Tỉnh Ninh Bình 

1.3
Hình thức đầu tư (dự kiến): Cải tạo, nâng cấp theo hình thức BOT, BT 
1.4 
Sự cần thiết đầu tư dự án

Tỉnh Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà nội, có trục đường sắt Bắc-Nam và quốc lộ 1A chạy qua, có tuyến vận tải sông pha biển qua Cửa Đáy, có hệ thống cảng thủy nội địa Ninh Phúc - Ninh Bình lớn nhất khu vực phía Bắc,... đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho giao lưu kinh tế với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Bộ. 

Với vai trò là một đầu mối khu vực, lại có nhiều tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực dồi dào, có cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh về một số ngành công nghiệp và giao thông vận tải, ... Ninh Bình đã và đang thực sự trở thành một khu vực hấp dẫn có nhiều khả năng thu hút các Dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng.

Cụm cảng Ninh Bình - Ninh Phúc đã và đang được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị xếp dỡ hiện đại đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tiếp chuyển hàng hoá cho khu vực và liên hiệp vận chuyển giữa đường thủy với đường bộ và đường sắt. Dự báo công suất Cụm cảng Ninh Bình - Ninh Phúc đến năm 2020 là 3,0 triệu tấn, năm 2020 là 4,0 triệu tấn. 

Tuyến vận tải thuỷ từ Cửa Đáy vào cảng Ninh phúc - Ninh bình là một trong bốn tuyến vận tải thuỷ chiến lược quan trọng của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch là tuyến vận tải sông biển cấp đặc biệt. Với tổng chiều dài là 76 km, tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình là tuyến vận tải thuỷ nội địa thông được ra biển, có khả năng khai thác cho tầu sông biển có trọng tải đến 3.000 tấn, rút ngắn cự ly và giảm giá thành vận chuyển hàng hoá so với các tuyến nội địa từ phía Bắc vào (giảm 60 km so với tuyến nội địa Quảng Ninh - Ninh Bình qua sông Luộc) và rất tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hoá từ phía Nam ra mà không phải trung chuyển qua cảng Hải phòng. Lượng hàng dự báo trên tuyến cửa Đáy đến năm 2020 là 3,6 triệu tấn.
Từ các năm 1994 - 2000, Cục Đường sông Việt nam đã cho triển khai dự án  “Nâng cấp tuyến vận tải từ Cửa Đáy vào cảng Ninh phúc - Ninh bình”. Nhìn chung Dự án đã đạt được một số hiệu quả nhất định : Khơi thông luồng tuyến, lưu lượng phương tiện và hàng hoá vận chuyển qua cửa Đáy ngày một gia tăng (chiếm 35-40% lượng hàng thông qua cảng Ninh Phúc), đảm bảo an toàn giao thông,... Tuy nhiên luồng lạch không ổn định, chiều sâu hạn chế phương tiện < 1.000 tấn phải lợi dụng triều trên 1,5m, luồng mới nạo vét chỉ sau 4-6 tháng đã bị bồi trở lại...

Do vậy, việc cải tạo nâng cấp tuyến luồng cửa Đáy nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải thủy ngày càng tăng và giảm áp lực rất lớn cho giao thông đường bộ, đường sắt, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, sẽ góp phần to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 là hết sức cần thiết.
1.5
Mục tiêu của dự án

- Cải tạo nâng cấp cải tạo và duy trì luồng tầu qua Cửa Đáy nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải thủy ngày càng tăng và giảm tải cho giao thông đường bộ, đường sắt.

- Xây dựng phương thức, điều kiện vận hành, quản lý khai thác và duy tu luồng qua cửa Đáy có hiệu quả cho đội tàu sông biển thích hợp.

1.6
Đánh giá hiện trạng cửa Đáy

1.6.1
Hiện trạng luồng tàu, chế độ động lực thủy văn cửa Đáy

+ Sông Đáy với chiều dài từ cửa Hát Môn đến cửa Đáy là 267 km, trong đó đoạn từ cảng Ninh Phúc-Ninh Bình đến cửa Đáy dài  khoảng 76 km là đoạn sông có nhiều ưu điểm cho vận tải thuỷ. Cửa Đáy ở tại vi trí xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, có toạ độ địa lý 1900 52’ 26’’ độ vĩ Bắc, 1060 6’ 3’’ độ kinh Đông. 

+ Đặc điểm địa hình: 
Địa hình, địa mạo vùng cửa Đáy tương đối bằng phẳng. Cao độ trung bình từ - 0,80 ( - 1,0 m; chỗ cao nhất +1,7m; chỗ sâu nhất tới -2,0m. Kết thúc phần thềm có cao độ -5,00m ( -7,00m. 


Dưới mực nước tần suất P95% = +0.40m, luồng cửa Đáy có độ sâu bình quân 3 -:- 5m; khu vực ngưỡng cạn ngoài cửa có chiều dài 2,5 km; chiều sâu nhỏ nhất trên đỉnh ngưỡng 0,7m. Hình thái luồng cửa Đáy có dạng khúc cong hình sin, bán kính cong 800-1000m. Bãi bồi dọc theo hai bên luồng đang phát triển, chưa ổn định.

+ Chế độ dòng chảy:

Sông Đáy là một phân lưu chính của hệ thống sông Hồng, ngoài vai trò quan trọng trong giao thông vận tải thuỷ, sông Đáy có nhiệm vụ phân lũ cho sông Hồng.

Chế độ lũ từ tháng VI đến tháng X, lượng nước lũ mùa này chiếm rất lớn, chiếm khoảng 70-78%. Thông thường xuất hiện lũ sớm nhất vào tháng VIII, lượng nước của tháng này chiếm khoảng 19-23% tổng lượng dòng chảy cả năm. 

Mùa cạn là mùa mưa ít. Dòng chảy trên sông Đáy chủ yếu do nước trên sông Hồng cung cấp cho. Đoạn hạ lưu mùa này chịu ảnh hưởng lớn của chế độ triều lớn. Nước mặn từ biển tràn vào và đi sâu vào trong lục địa.

+ Chế độ mực nước:

Chế độ mực nước tại cửa Đáy theo chế độ nhật triều không đều, hàng tháng có khoảng 20 – 22 ngày nhật triều, biên độ triều kỳ nước cường từ 2,2 – 2,8m, biên độ triều kỳ nước kém từ 1,2 – 1,4m.

+ Chế độ lưu tốc :

Tài liệu lưu tốc thực đo trong đợt 1 (mùa kiệt) và đợt 2 (mùa lũ) cho thấy: lưu tốc thuỷ trực lớn nhất đạt được 0,722 m/s tại thuỷ trực số I ; 0,743 m/s tại thuỷ trực số II và 0,736 m/s tại thuỷ trực số III xuất hiện vào ngày 7/11/2001 khi triều xuống.

+ Chế độ bùn cát :

Hàm lượng bùn cát trên sông tại các thuỷ trực thay đổi theo thời gian, khi triều lên lưu tốc nhỏ đã làm hàm lượng bùn cát giảm nhiều, trong kỳ triều cường và kỳ triều kém có sự khác nhau. Hàm lượng bùn cát dao động từ 100-260 mg/l vào thời kỳ mùa kiệt và 1111.1-2872,5 mg/l vào thời kỳ mùa lũ.

+ Độ mặn :

Sự thay đổi độ mặn ở đây tương đối sâu sắc, khi triều lên nêm mặn hình thành lấn sâu vào trong sông, độ mặn thay đổi theo chiều dọc sông, chiều ngang và chiều sâu. Tại mỗi thuỷ trực độ mặn có sự thay đổi tương đối rõ, từ 0,3-5%0

- Đặc điểm địa chất:

Địa chất lớp mặt khu vực cửa Đáy tương đối đồng nhất, thành phần hạt chủ yếu ở đây là bùn sét pha và cát hạt nhỏ (d<0.063mm) chiếm 65-92%, đường kính trung bình của thành phần hạt là 0.02mm.

1.6.2
Diễn biến luồng qua các kỳ khảo sát


Theo các tài liệu thu thập được và thấy rằng từ trước năm 1992 luồng cửa Đáy có ba cửa gồm : cửa phía Tây (sang phía Hòn Nẹ), cửa phía Nam (cửa chính giữa, còn gọi là cửa Ba càng) và cửa phía Đông (sang phía cửa Lạch Giang). 

Năm 1995 vị trí phân  nhánh ở tại Km 11+600. Tại vị trí phân nhánh, dòng chủ chẩy theo các nhánh tuỳ theo từng thời gian trong năm. Về mùa lũ từ tháng VII đến tháng X, dòng chủ chảy theo nhánh phía Nam. Từ tháng XI đến tháng II năm sau, do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc dòng chủ chảy theo nhánh phía Tây. Từ tháng III đến tháng VI, dòng chủ chảy theo `nhánh  phía Đông. 

Từ năm 1997, vị trí đổi hướng cuối cùng của luồng ở Km 11+800. Phạm vi dao động về hướng tuyến của luồng nhỏ lại. Dòng chủ chảy theo hướng Nam là chủ yếu. 

1.6.3
Sơ bộ nguyên nhân gây diễn biến, sa bồi cửa Đáy

- Có thể nhận định nguyên nhân chủ yếu gây diễn biến luồng cửa Đáy là do sóng theo gió mùa với hai hướng gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Hai hướng luồng có thời gian xuất hiện nhiều và tương đối ổn định là:

+ Luồng hướng Đông Nam : từ tháng VI đến tháng XI

+ Luồng hướng Tây Tây Nam (về phía Hòn Nẹ): từ tháng I đến tháng III.


Vào khoảng thời gian chuyển đổi giữa hai mùa gió, tuỳ theo từng năm diễn biến luồng dịch chuyển từ hướng đông nam xuống hướng nam và ngược lại.


- Nguyên nhân gây sa bồi luồng cửa Đáy cũng như một số các cửa sông khác trong khu vực do tổng hợp của các yếu tố về địa hình – dòng chảy – bùn cát – sóng, nhưng có những đặc thù riêng tại cửa Đáy là:

+ Các yếu tố tác động của động lực sông yếu, các yếu tố tác động của động lực cửa sông ven biển mang tính trội
+ cửa Đáy thuộc loại cửa biển hở, cửa sông hình loa mở rộng trên vùng biển nông nên bãi biển nói chung và các bãi bồi tương đối thoải, luồng tự nhiên có độ sâu nhỏ, ngưỡng cạn ngoài cửa ở trạng thái cân bằng động với cao trình tương đối cao.

- Nguồn bùn cát gây bồi cạn luồng cửa Đáy bao gồm:

+ Do bùn cát mang đến từ nguồn phù sa trong sông.

+ Do di chuyển bùn cát ven biển theo hướng từ Bắc xuống Nam, nguồn bùn cát này chủ yếu do phù sa bùn cát từ các cửa sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, một phần do xâm thực bờ biển khu vực Hải Hậu.

+ Sóng lớn do gió bão làm xáo động, di chuyển bùn cát ngay ở khu vực lân cận xuống, làm luồng bị bồi lấp nhanh (khi có nạo vét). Đây là nguồn bùn cát chủ yếu gây bồi lấp luồng tàu, để khắc phục yếu tố này bắt buộc phải có công trình ngăn giảm sóng.


+ Dòng chảy khu vực nam vịnh Bắc bộ về mùa đông và mùa hè thường có hướng Đông Nam và hướng Nam, tạo ra dòng dòng ven có hướng từ Nam lên Bắc, ngược chiều với dòng ven khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có hướng từ Bắc xuống Nam. Hai luồng dòng chảy ngược chiều nhau gây ra khu nước xoáy quẩn phía tây cửa Đáy, di đẩy bùn cát về bồi tụ ở cửa Đáy.

- Trong điều kiện tự nhiên thì cửa Đáy sẽ được tiếp tục lấn ra biển, song tốc độ sẽ chậm hơn. 

2.
Quy mô, phương án xây dựng
2.1 
Quy mô xây dựng:

+ Cỡ tàu tính toán: tàu sông biển trọng tải 1.000 – 3.000 tấn.

+ Quy mô cải tạo nâng cấp: cấp đặc biệt (TCVN 5664-2009), luồng 2 làn tầu. 

2.2 
Phương án xây dựng dự kiến:

2.2.1 
Nâng cấp cải tạo luồng tầu

+ Giai đoạn I: Nạo vét tuyến luồng cửa Đáy kết hợp lợi dụng thủy triều, đáp ứng cho tàu sông biển 1000-1500 tấn đi lại thuận tiện.
Sơ bộ khối lượng nạo vét ứng với các mực nước chạy tàu thiết kế như bảng sau:
	Loại tàu 
	Kích thước 
	Khối l​ượng nạo vét ứng với mực nước chạy tàu thiết kế (m3)

	
	luồng (m)
	+0,50m
	+1,00m
	+1,50m
	+2,00m
	+2,50

	
	B
	H
	P 95%
	P 85%
	P 70%
	P 40%
	P 25%

	1000 DWT
	60
	3,60
	1.183.000
	758.000
	460.000
	262.000
	148.000 

	2000 DWT
	65
	4,90
	3.107.000
	2.300.000
	1.607.000
	1.069.000
	666.000

	3000 DWT
	70
	6,0
	5.495.000
	4.435.000
	3.469.000
	2.600.000
	1.844.000


+ Giai đoạn II: Xây dựng công trình chỉnh trị cửa Đáy, nạo vét kết hợp lợi dụng thủy triều, đáp ứng cho tàu sông biển 3000 tấn (giảm tải).
Đối với chỉnh trị luồng ngoài cửa sông, phạm vi, đối tượng cần tác động bằng biện pháp công trình sau:


+ Giảm sóng hướng Đông và Đông Đông Bắc, chống bồi lấp luồng nhanh vào thời kỳ có gió bão.


+ Ngăn dòng bùn cát ven bờ, đưa bùn cát ra khu nước sâu ngoài luồng tàu.


+ Tập trung dòng chủ tại khu vực ngưỡng cạn để xói sâu, hạ thấp cao trình ngưỡng cạn. Đồng thời có tác dụng giảm bồi lắng bùn cát lơ lửng dọc theo luồng tàu.

2.2.2
Nâng cấp hệ thống báo hiệu đường thuỷ.

Nâng cấp, bổ sung hệ thống báo hiệu trên cơ sở hệ thống báo hiệu hiện có. Bao gồm: báo hiệu trên bờ (dạng cột biển) và báo hiệu dưới nước (phao). Báo hiệu ban đêm sử dụng đèn điện, nguồn cấp điện bằng ắc quy hoặc năng lượng mặt trời.

2.2.3
 Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà trạm quản lý ĐTNĐ.

+ Trạm cửa Đáy: xây dựng trạm mới có vị trí, quy mô phù hợp với yêu cầu quản lý tuyến sông biển, kết hợp trạm hoa tiêu lai dắt, cứu hộ tàu sông biển.
+ Các trạm QLĐS khác: cải tạo nâng cấp phù hợp với yêu cầu thực tế.
2.3.4 Bến cập tầu tại trạm Kim Đài

Xây dựng bến cập tầu tại trạm Kim Đài để phục vụ neo giữ, sửa chữa phương tiện và các tác nghiệp khác đối với các tàu công tác có  kích thước lớn.

2.3.5 Trạm đọc mực nước tự ghi:

Do có đặc thù là tuyến vận tải sông biển, phương án khai thác cần tận dụng thuỷ triều kết hợp nạo vét  nên việc quan trắc mực nước liên tục là hết sức cần thiết và phải đạt độ chính xác cao tại cửa Đáy.
2.3.6 Tổ chức trạm cứu hộ, hỗ trợ tàu thuyền ra vào cửa Đáy

+ Thành lập trạm  cứu hộ thường trực khu vực cửa Đáy, trang bị tàu cứu hộ, và các trang thiết bị khác.

2.3.8  Thông tin liên lạc đường sông 

Hệ thống thông tin liên lạc được thiết kế đặt các trạm máy thông tin tại các cảng Ninh Phúc, các trạm quản lý, các đơn vị vận tải và cơ quan quản lý chuyên ngành.

3.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500.000.000.000 đồng 
(Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
Trong đó: Vốn đầu tư nạo vét luồng giai đoạn I khoảng 33 tỷ đồng
4. 
Đánh giá sơ bộ phương án thu hồi vốn, cơ chế chính sách

- Nguồn thu để hoàn vốn: 
+ Thu phí luồng tuyến và nạo vét tận thu sản phẩm (đối với đầu tư theo hình thức BOT), 
+ Thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện các dự án khác của Nhà đầu tư (đối với đầu tư hình thức BT).
- Cơ chế chính sách: 
Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi về tài chính và các cơ chế khuyến khích cho nhà đầu tư dự án theo quy định hiện hành và cơ chế đặc thù áp dụng riêng cho dự án.
bảN Đồ QUY HOẠCH TUYẾN VẬN TẢI ThủY CỬA ĐáY – NINH BÌNH
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